TUẦN 11

Ngày soạn: 3/11/2012

Ngày giảng: Thứ 2/5/11/2012

Tập đọc

T 21 :  Chuyện một khu vườn nhỏ.
I. Mục tiêu:

- Đọc diễn cảm được bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ông)

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu, (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- Giáo dục HS thêm yêu quý thiên nhiên

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ trong sgk.

- Bảng phụ ghi rõ đoạn văn hướng dẫn luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy học:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức: 1p
2. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài. 1p 

Dùng tranh GT, ghi đầu bài lên bảng

b.  Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.

* Luyện đọc 12p
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài

-  GV HDHS  chia đoạn.

+ Đoạn 1: Bé Thu rất khoái.......từng loài cây.

 + Đoạn 2: Cây quỳnh lá dày...... không phải là vườn.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- Y/c HS đọc tiếp nối đoạn .

- Y/c HS đọc tiếp nối theo đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa một số từ.

- Y/c HS  luyện đọc  theo cặp.

- Y/c 1 HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu kết hợp hướng dẫn HS cách chọn giọng đọc cho bài.

* Tìm hiểu bài.10p

- Y/c HS đọc thầm và TLCH.

+ Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

+ Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật?

+ Bạn Thu chưa vui về điều gì?

+ Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?

+ Em hiểu “ Đất lành chim đậu’’ là thế nào?

+ Em có nhận gì về hai ông cháu bé Thu?

+ Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì?

+ Nội dung bài nói nên điều gì?

- GV nhận xét sau mỗi câu trả lời 
* Luyện đọc diễn cảm. 10p
- Y/c 3 HS khá luyện đọc tiếp nối 3 đoạn.

- Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm §2 +§3.

+ GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc.

+ Y/c HS luyện đọc theo cặp

+ Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm .

- Nhận xét- cho điểm.

4. Củng cố- Dặn dò: 3p
- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

 - GV nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

- Đọc
- HS luyện đọc tiếp nối theo đoạn kết hợp giải nghĩa một số từ khó.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1 HS đọc toàn bài

- HS nghe.

- Bé Thu thích ra ban công để được ngắm nhìn cây cối, nghe ông giảng giải về từng loài cây ở ban công.

+ Cây quỳnh lá dày, giữ được nước.

+ Cây hoa ti gôn thò những cái râu theo gió, ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu.

+ Cây hoa giấy bị vòi ti gôn quấn nhiều vòng...

+ Cây đa ấn Độ bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt, xoè những cái lá nâu rõ to.

- Thu chưa vui vì bạn Hằng nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn.

- Vì Thu muốn Hằng công nhận ban công nhà mình là vườn.

- Có nghĩa là: nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu, sẽ có con người đến sinh sống, làm ăn.

- Hai ông cháu bé Thu rất yêu thiên nhiên, cây cối, chim chóc, hai ông cháu chăm sóc cho từng loài cây rất tỉ mỉ.

- Mỗi người hãy yêu quý thiên nhiên, làm đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh mình.

- Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu,

- 3 HS đọc tiếp nối 3 đoạn.

- HS dưới lớp tìm cách đọc cho cả bài.

- HS nghe.

- HS luyện đọc theo cặp.

- HS thi đọc diễn cảm trước lớp.




Toán  
T 51: Luyện tập.
I. Mục tiêu:

 Biết:

 - Tính tổng nhiều số thập phân,  tính bằng cách thuận tiện nhất.

- So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài 

- II. Đồ dùng dạy học

     Phiếu BT cho HS

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức: 1p
2. Kiểm tra bài cũ: 3p 
- Gọi HS nhắc lại một số tính chất của phép cộng STP và làm BT3 tiết trước 

- GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 1p 
Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài lên bảng.

b. Hướng dẫn làm bài tập:32p 
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu:

- Gọi 2 HS lên bảng giải bài, dưới lớp làm vào vở BT

- Nhận xét – cho điểm.

Bài 2:(a,b)
- Gọi HS đọc yêu cầu:

Nhắc HS vận dụng các tính chất của phép cộng STP để tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Nhận xét- cho điểm.

Bài 3: (Cột 1)
- Gọi HS đọc yêu cầu:

- HDHS thực hiện tính rồi so sánh
- Gọi 2 HS lên bảng so sánh

- Nhận xét – cho điểm.

Bài 4: 

- Y/c HS đọc đề.

- GV nhận xét, chốt lại các bước giải
Ngày thứ hai dệt được số m vải là …m?:

Ngày thứ ba dệt được số m vải là: …m?:

Cả ba ngày dệt được số m vải là. ...m?:

- Gọi 1 HS lêm bảng tóm tắt và giải
- GV nhận xét, ghi điểm
4. Củng cố- Dặn dò: 3p
- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

- GV nhận xét tiết học.
	- Nhắc lại và làm BT
- Đọc yêu cầu

- HS làm.

a,   15,32                         b, 27,05

   + 41,69                           + 9,38

        8,44                             11,23

      65,45                             47,66

- HS làm.

a,   4,68 + 6,03 + 3,97

   = 4,68 + ( 6,03 + 3,97 )

   = 4,68 + 10 = 14,68

b, 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

     = ( 6,9 + 3,1 ) + 8,4 + 0,2

     = 10 + 8,6 = 18,6

c, 3,49 + 5,7 + 1,51

    = ( 3,49 + 1,51 ) + 5,7

    = 5 + 5,7 = 10,7

d, 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

    = ( 4,2 + 6,8 ) + ( 3,5 + 4,5 )

    = 11 + 8 = 19

- HS làm.
3,6 + 5,8   >  8,9      5,7 + 8,8 =  14,5

7,56  <  4,2 + 3,4       0,5 >  0,08 + 0,4

- Đọc đề bài , phân tích đề bài, nêu cách giải
Tóm Tắt:

Ngày đầu: 28,4 m

Ngày hai: nhiều hơn ngày thứ nhất: 2,2m

ngày ba: Nhiều hơn ngày hai: 1,5m

Hỏi cả ba ngày dệt:.....? m

Bài Giải:

Ngày thứ hai dệt được số m vải là:

        28,4 + 2,2 = 30,6  (m )

Ngày thứ ba dệt được số m vải là:

        30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

Cả ba ngày dệt được số m vải là.

        28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

                      Đáp số : 91,1 m


BD TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Biết cộng thành thạo số thập phân.

-  Giải các bài toán có liên quan đến cộng số thập phân.

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image1.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ:.5p
 Ôn cách cộng 2 số thập phân

Lưu ý: Bước 1 và bước 3 còn bước 2 HS đã thành thạo với phép cộng 2 số TN 
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. *Thực hành 32p
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính :

a) 65,72 + 34,8



b) 284 + 1,347

c) 0,897 + 34,5



d) 5,41 + 42,7

- HS đặt tính từng phép tính 

- GV kiểm tra hoặc đổi vở để KT với bạn

- HS tính 

- Gọi HS nêu KQ 

Bài tập 2: Tìm x

a)  x - 13,7 = 0,896


         b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

Bài tập 3 

Thùng thứ nhất có 28,6 lít  dầu, thùng thứ hai có 25,4 lít dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng trung bình cộng số dầu ở 2 thùng kia. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Bài tập 4: (HSKG)

Cho 2 số có hiệu là 26,4. Số bé là 16. Tìm số lớn
4.Củng cố dặn dò.3p
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

	- HS nêu cách cộng 2 số thập phân

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Đáp án :

a) 100,52

b) 285,347

c) 35,397

d) 48,11

Lời giải :
a)  x - 13,7 = 0,896

     x           =  0,896 + 13,7

     x           =       14,596

b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

    x – 3,08 =     34,32

    x            =     34,32 +  3,08 

    x            =      37,4

Bài giải :

Thùng thứ ba có số lít dầu là:

      (28,6 + 25,4) : 2 =  27 (lít)
Cả 3 thùng có số lít dầu là:

      28,6 + 25,4 + 27 = 81 (lít)

                      Đáp số: 81 lít. 

Bài giải :

        Giá trị của số lớn là :

              26,4 + 16 = 42,4

                         Đáp số : 42,4

- HS lắng nghe và thực hiện.




Ngày soạn: 4/11/2012

Ngày giảng: Thứ 3/6/11/2012
Luyện từ và câu 
T21  Đại từ xưng hô
I. Mục tiêu:

- Nắm được khái niệm đại từ xưng hô (ND ghi nhớ):
- Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn(BT1 mục III); chọn được đại từ xưng hô thích hợp để điền vào ô trống BT2
- HS khá giỏi nhận xét được thái độ tình cảm của nhân vật trong khi dùng mỗi đại từ xưng hô BT1

- GDHS có thái đọ xưng hô đúng mực 

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu bài tập dành cho HS.

III. Các hoạt động dạy học cụ thể:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức : 1p
2. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Gọi 1 HS lên bảng làm BT2 tiết trước

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 1p 
Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài lên bảng.

b. Nhận xét: 15p
Bài 1;

- Gọi HS đọc y/c và nội dung bài tập 1.

Hỏi:

+ Đoạn văn có những nhân vật nào?

+ Các nhân vật làm gì?

+ Những từ nào được in đậm trong đoạn văn trên?

+ Những từ đó dùng để làm gì?


+ Những từ nào chỉ người nghe?


+ Từ nào được chỉ người hay vật được nhắc tới?
* Kết luận: Những từ: chị, chúng tôi, ta, các người, chúng trong đoạn văn trên được gọi là đại từ xưng hô. Đại từ xưng hô được người nói dùng để chỉ mình hay người khác khi giao tiếp.

Hỏi: 

+ Thế nào là đại từ xưng hô?

Bài 2:

- Y/c HS đọc lời của Cơm và chi Hơ Bia.

Hỏi:

+ Theo em cách xưng hô của mỗi nhân vật trong đoạn văn trên thể hiện thái độ của người nói như thế nào?

* Kết luận:

Bài 3: 

- Gọi HS đọc y/c bài tập.

- Y/c HS trai đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành bài tập.

- Gọi HS phát biểu ý kiến đúng.

- Nhận xét các cáh xưng hô đúng.

C. Ghi nhớ: 5p
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ sgk.

D. Luyện tập: 12p
Bài 1:

- Gọi HS đọc y/c bài tập.

- Y/c HS trai đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành bài tập.

- Gọi HS phát biểu, GV gạch chân dưới các đại từ  trong đoạn văn.

- Nhận xét-  bổ xung.

Bài 2:

- Gọi HS đọc y/c bài tập.

+ Đoạn văn có những nhân vật nào?

Nêu tứ dùng để xưng hô cho phù hợp

+ Nội dung đoạn văn là gì?

- Nhận xét-  bổ xung.

4. Củng cố - Dặn dò: 3p 
- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

- GV nhận xét tiết học.
	- Làm BT   
- 1 HS đọc y/c và nội dung bài tập.

- Đoạn văn có những nhân vật: Hơ Bia, Cơm và thóc gạo.

- Cơm và Hơ Bia đối đáp với nhau, thóc gạo giận Hơ Bia bổ vào rừng.

- Những từ: Chị, chúng tôi, ta, các người, chúng.

- Những từ đó dùng để thay thế chi Hơ Bia, thóc gạo, Cơm.

- Những từ chỉ người nghe: Chị, các người.

- Những từ chỉ người hay nhân vật được nhắc tới : Chúng.

- Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Cách xưng hô của Cơm rất lịch sự, cách xưng hô của Hơ Bia thô lỗ , coi thường người khác.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận , tìm từ.

- HS tiếp nối nhau nhau phát biểu ý kiến.

+ Với thầy cô xưng hô là em, con.

+ Với bố mẹ: xưng là con.

+ Với anh, chị, em: xưng hô là em, anh, chị.

+ Với bạn bè: Xưng là tôi, tớ, mình...

- 3 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng trước lớp

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận.

+ Các đại từ xưng hô: Ta, chú em, tôi, anh.

+ Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em, thái đọ của thỏ kiêu căng, coi thường rùa.

+ Rùa xưng hô là tôi, gọi thỏ là anh, thái độ của rùa: tự trọng , lịch sự với thỏ.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng trước lớp và trả lời câu hỏi.

- Đoạn văn có các nhân vật : Bồ chao, tu hú, các bạn của bồ chao, Bồ các 

- tôi,tôi, nó,  tôi,  nó,  chúng ta 

- Đoạn văn kể lại chuyện Bồ chao hốt hoảng kể lại với các bạn chuyện nó và Tu hú gặp cái trụ chống trời . Bồ các giải thích đó là trụ điện cao thế mới được xây dựng . Các loại chim cười Bồ chao đã quá sợ.




Toán.  

T 52:Trừ hai số thập phân
I. Mục tiêu:

- Biết trừ hai số thập phân, vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.
- GD HS tính cẩn thận klhi làm bài

II. Đồ dùng dạy học

     Phiếu BT cho HS

III. Các hoạt động dạy học cụ thể:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức: 1p
2. Kiểm tra bài cũ: 3p 
- Gọi 1 HS lên bảng làm BT4 tiết trước

- GV nhận xét, ghi điểm

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 1p 
Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài lên bảng.

b. HDHS thực hiện phép trừ hai số thập phân 12p
 VD1: 

- Y/c 2 HS đọc VD 1(sgk)

- Muốn tìm độ dài đoạn BC ta làm phép tính gì?

- Hướng dẫn HS cách thực hiện phép tính trừ 2 số thập phân.

4,29m = ...cm?

1,84m = ...cm?

429cm - 184cm = …cm? = …m?
4,29 – 1,84 = ?

HDHS Đặt tính và tính như SGK:         
                       4,29

               -  1,84

                  

                  2,45

+ Thực hiện phép trừ như trừ với số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

VD2: - GV đưa ví dụ

   45,8 – 19,26 = ?

   - HDHS đặt tính và tính như SGK                            

              45,8

           - 19,26

        26,54
- Qua ví dụ trên edm hãy nêu cách thực hiện trừ 2 số thập phân.

- GV nhận xét chốt lại quy tắc như SGK
C. Luyện tËp:20p
Bài 1: (a,b)

- Gọi HS đọc yêu cầu:

- HDHS nếu ở số bị trừ hoặc số trừ mà phần thập phân có số các chữ số không bằng nhau thì thêm vào bên phải phần TP của số đó sao cho phần TP của số bị trừ và số trừ đều có số các chữ số bằng nhau. 

- Gọi 2 HS lên bảng tính, dưới lớp làm vào vở BT

- Nhận xét- sửa sai.

Bài 2: (a,b)

- Gọi HS đọc yêu cầu:

- Gọi 2 HS lên bảng tính, dưới lớp làm vào vở BT

- Nhận xét- sửa sai.

Bài 3:

- Y/c HS đọc đề

- Phân tích đề.

- Tóm tắt và giải.

- GV nhận xét

4. Củng cố- Dặn dò: 3p 

- Nhắc lại quy tắc trừ 2 STP.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

- GV nhận xét tiết học.
	- Làm BT
- Đọc ví dụ

- Trừ 2 STP 4,29 – 1,84
4,29m = 429cm

1,84m = 184cm
429cm - 184cm = 245cm = 2,45m
- HS quan sát.

- 5 HS nhắc lại các bước thực hiện tính trừ hai số thập phân.

- Đọc ví dụ
- Quan sát cách đặt tính và tính

- Nêu theo ý hiểu
- Đọc lại quy tắc
- HS đọc yêu cầu,  làm bài.

a,     68,4    b,   46,80        c,   50,810

- 25,7          - 9,34          - 19,256

       42,7           37,46            31,554

- HS đọc yêu cầu,  làm bài.

a,    72,1      b,   5,12       c,     69,00

    - 30,4          - 0,68              - 7,85

      41,7             4,44              61,15

- Đọc đề bài, nêu dữ kiện, yêu cầu và cách giải
Bài giải:
      Số kg đường lấy ra tất cả là.

            10,5 + 8 = 18,5 (kg )

      Số kg đường còn lại trong thùng là.

            18,25 – 8 = 10,25 ( kg )

                               Đáp số: 10,25 kg


Chính tả.(Nghe viết)
T11: Luật Bảo vệ môi trường.
I. Mục tiêu:

- Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn bản luật.

 - Làm đúng các bài tập chính tả BT2(a/b) hoặc BT3(a/b) hoặc BTCT phương ngữ do GV chọn.

- Giáo dục HS tính cẩn thận khi trình bày bài viết

  II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu bài tập dành cho HS.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức:1p
2. Kiểm tra bài cũ : 3p 
- Gọi HS lên bảng viết một số tiếng mà HS dễ viết sai có phụ âm l/n; ch/tr.

- GV nhận xét

3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài:1p 
Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài lên bảng.
b. Hướng dẫn nghe, viết chính tả. 20p
* Trao đổi về nội dung bài viết:

- Gọi 1 HS đọc đoạn viết chính tả.

Hỏi:

- Điều 3 khoản 5 trong luật bảo vệ môi trường có nội dung  gì?

* Hướng dẫn viết từ khó:

- Y/c HS tìm các tiếng khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Y/c HS luyện đọc và viết các từ vừa tìm được.

* Viết chính tả:

 - GV đọc cho HS viết.

- GV quan sát- uốn nắn tư thế ngồi viết của HS.

* Soát lỗi, chấm bài.

- GV đọc cho HS soát lỗi chính tả bài viết của mình.
- Thu một và bài chấm chữa, nhận xét.
c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: 12p
Bài tập 2:(a)
- Y/c HS đọc y/c và nội dung bài tập.

- Tổ chức cho HS thi theo nhóm.

- Nhận xét- bổ xung.
	- Viết
- 2 HS đọc thành tiếng  cho cả lớp nghe.

- Điều 3 khoản 3 trong luật bảo vệ môi trường nói về hoạt động bảo vệ môi trường , giải thích thế nào là hoạt động bảo vệ môi trường.

- HS nêu các tiếng  khó: môi trường, phòng ngừa, ứng phó,suy thoái, tiết kiệm, thiên nhiên….

- HS viết.

- HS soát nỗi chính tả.

- Đọc yêu cầu, thảo luận nhóm theo YC

	        lắm – nắm
	    lấm - nấm
	     lương - nương
	      lửa - nửa

	thích lắm- cơm nắm; quá nắm - lắm tay; lắm điều - nắm cơm; lắm lời - nắm xôi-
	lấm tấm- cái nấm; lấm láp - nấm rơm; lấm lem - nấm đất; lấm mực- nấm đầu-
	lương thiện – nương rẫy; lương tâm - vạt nương; lương tri - cô nương; lương thực - nương tay; lương bổng - nương dâu-
	đốt lửa – một nửa; ngọn  lửa- nửa vời ;

lửa đạn – nửa đời; ... 

	Bài 3:(a)
- Y/c HS đọc y/c và nội dung bài tập.

- Tổ chức cho HS thi theo nhóm.

- Nhận xét- bổ xung.

4. Củng cố- Dặn dò: 3p
- Nhắc lại nội dung bài, viết lại những tiếng khó, dễ viết sai.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

- GV nhận xét tiết học.
	- 3 HS tiếp nối nhau đọc.

+ Một số âm đầu n là: na ná, nai nịt, nài nỉ, nao nao, náo nức, nao nức, não nuộc, nắc nẻ, nắc nỏm, nắn nót, no nê, năng nổ, nao nóng, nỉ non, nằng nặc, nôn nao, nết na, nắng nôi, nặng nề, nức nở, nÊn ná, nõn nà, nâng niu, nem nép, nể nang, nền nã...




Khoa học.  

T21:Ôn tập: con người và sức khoẻ ( tiếp )
I. Mục tiêu:

- Vẽ hoặc viết sơ đồ cách phòng tránh : bệnh sốt rét, số xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/ AIDS.
- Giáo dục HS kĩ năng bảo vệ sức khoẻ của bản thân, phòng tránh một số bệnh nguy hiểm
II. Đồ dùng dạy học:

- Các sơ đồ trong sgk

- Phiếu bài tập dành cho HS.

III. Các hoạt động dạy học cụ thể:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức: 1p 
2. Kiểm tra bài cũ: 3p 
Tai nạn giao thông dÓ lại những hậu quả như thế nào?

3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài: 1p 
- Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài lên bảng.

b. Hướng dẫn ôn tập. 32p 
Hoạt động 2:(Trò chơi Ai nhanh ai đúng)
* Mục tiêu: HS viết hoặc vẽ dược sơ đồ cách phòng tránh một số bệnh đã học.

* Cách tiến hành:

- Y/c HS thảo luận theo nhóm và vẽ sơ đồ về cách phòng một số bệnh .

	- 3 HS nêu.

- HS thảo luận theo nhóm.



	a, Cách phòng bệnh sốt rét:


Diệt muỗi, diệt bọ gậy

Phòng bệnh           sốt rét

Tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, dọn sạch nước đọng, vũng lầy, chôn kín rác thải, phun thuốc trừ muỗi.

Uống thuốc, phòng bệnh

Chống muỗi đốt, mắc màn khi đi ngủ, mặc quần áo dài vào buổi tối

b, Cách phòng chống sốt xuất huyết:

Giữ vệ sinh môi trường xung quanh:

- Quét dọn vệ sạch sẽ.

- Khơi thông cống rãnh.

- Đậy nắp chum, vại, bể nước


Giữ vệ sinh nhà ở:

- Quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

- Mắc quần áo gọn gàng.

- Giặt quần áo sạch sẽ.

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết


Diệt muỗi, diệt bọ gậy

Chống muỗi đốt:

- Mắc màn khi đi ngủ.

c, Cách phòng tránh bệnh viêm não:

Giữ vệ sinh môi trường xung quanh: Không để ao tù nước đọng 

Phòng bệnh  

viêm não.         

Giữ vệ sinh nhà ở:

- Chuồng gia súc ở xa nơi ở.

- Dọn vệ sinh sạch sẽ

- Chôn rác thải.

- Diệt muỗi

- Diệt bọ gậy

- Tiêm chủng.

- Mắc màn khi đi ngủ.

d, Phòng tránh HIV/ AID

Xét nghiệm máu trước khi truyền máu


thực hiện nếp sống lành mạnh, chung thuỷ

Phòng tránh HIV/ AIDS


không sử dụng ma tuý.


Không dùng chung bơm kim tiêm.

Phụ nữ bị nhiễm HIV không nên sinh con.

4.Củng cố- Dặn dò: 3p 
- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

- GV nhận xét tiết học.



Ngày soạn: 5/11/2012

Ngày giảng: Thứ 4/7/11/2012
TẬP ĐỌC:

Luyện đọc diễn cảm

/ Mục đích- yêu cầu: - Đọc trôi chảy , lưu loát bài tập đọc dã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đạn văn dễ nhớ, hiểu ND chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, văn:  từ tuần 1 đến tuần 9  

- HS K, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, văn; nhận biết được một số biện pháp sử dụng trong bài. Cho HS bốc thăm bài để đọc

II/ Đồ dùng dạy học:

· Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong 9 tuần học, để HS bốc thăm.

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1- Giới thiệu bài:

2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (HS):30p Các bài: Sắc màu em yêu; Bài ca về trái đất; Ê-mi-li      con ..; Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà; Trước cổng trời; +Quang cảnh làng mạc ngày mùa.

  +Một chuyên gia máy xúc.

  +Kì diệu rừng xanh.

  +Đất Cà Mau….

-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

    -Mời  HS đọc lại .

-GV cho điểm.

3-Củng cố, dặn dò: 5p
 -GV nhận xét giờ học.
	- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1-2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- Thi đọc diễn cảm




Toán
T53:  Luyện tập
I. Mục tiêu:

Biết trừ hai số thập phân.

- Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ các số thập phân.

- Cách trừ một số cho một tổng.
II. Đồ dùng dạy học:

Phiếu BT cho HS

III. Các hoạt động dạy học :

	Giáo viên
	Học sinh

	1. ổn định tổ chức: 1p
2. Kiểm tra bài cũ: 3p 
- Gọi 1 HS lên bảng làm BT3 tiết trước

3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài: 1p 
- Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài lên bảng.

b. Hướng dẫn luyện tập.32p 
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu:

- Gọi 4 HS lên bảng giải bài
- Nhận xét – cho điểm.

Bài 2: (a,c)

- Gọi HS đọc yêu cầu:

- Gọi HS nêu cách tìm thành phần chưa biết trong mỗi phép tính
- Nhận xét – cho điểm.

Bài 3:(nếu còn thời gian)
- Y/c HS đọc đề.

- GV nhận xét, chốt lại các bước giải.

+ Tính KL quả dưa thứ hai.

+Tính KL quả dưa thứ nhất và quả dưa thứ hai .

- Nhận xét
Bài 4: (a)
a, Tính rồi so sánh kết quả.
	- HS làm BT
- HS đọc YC, làm bài.

a,   68,72     b, 52,37    c,    75,5     d,  60

   - 29,91         - 8,64         - 30,26     - 12,45

     38,81          43,73           45,24       47,55

- HS đọc YC, làm bài.
x + 4,32 = 8,64                6,85 + x = 10,29

x = 8,67 – 4,32                 x =  10,29 – 6,85

x = 4,35                            x = 3,44

x – 3,64 = 5,86                 7,9 – x = 2,5

x = 5,86 + 3,64                 x = 7,9 – 2,5

x = 9,5                              x = 5,4

- Đọc đề bài, phân tích đề, nêu cách giải 
- HS làm.

         Quả dưa thứ hai cân nặng là.

               4,8 – 1,2 = 3,6 ( kg )

Quả dưa thứ nhất và quả dưa thứ hai cân nặng là.

              4,8 + 3,6 = 8,4 ( kg )

       Quả dưa thứ ba cân nặng là.

             14,5 – 8,4 = 6,1 (kg )

                                   Đáp số : 6,1 kg

	       a
	     b
	c
	       a – b – c 
	         a – (b + c )

	8,9
	2,3
	3,5
	8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1
	8,9 – ( 2,3 + 3,5 ) = 3,1

	12,38
	4,3
	2,08
	12,38 -  4,3 -  2,08 = 6
	12,38 – (4,3 + 2,08) = 6

	16,72
	8,4
	3,6
	16,72–8,4 – 3,6 = 4,72
	16,72 –(8,4 + 3,6) = 4,72

	b, Tính bằng hai cách.

- Nhận xét
4. Củng cố- Dặn dò: 3p 
- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

- GV nhận xét tiết học.
	       a – b – c        =      a – (b + c )
Cách 1: 8,4 – 1,4 – 3,6 = 6,9 – 3,6 = 3,3

Cách 2: 8,4 – 1,4 – 3,6 = 8,4 – ( 1,4 + 3,6 )

    = 8,3 – 5 = 3,3 

Cách 1:  18,64 – ( 6,24 + 10,5)

  = 18,64 – 16,74  = 1,9

Cách 2: 18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5

                                             = 1,9




 Lịch sử

T11: Ôn tập: Hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược

I.Mục tiêu: - Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945:

+ Năm 1958: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.

+ Nửa cuối thế kỉ XIX: Phong trào chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần Vương.

+ Đầu thế kỉ XX, phong trào Đông du của Phan Bội Châu.

+ Ngày 3-2-1930: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

+ Ngày 19-8-1945: Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội.

+ Ngày 2 -9 – 1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.

-Giáo dục Hs lòng yêu đất nước ta.

II. Đồ dùng
Bản đồ hành chính Việt Nam; Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định Hs

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hđ 1:Nguyên nhân, diễn biến

Gv cho Hs ôn lại những sự kiện, niên đại:

Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.

Phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX .

Phong trào chống Pháp  đầu thế kỉ XX.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Gv nhận xét, kết luận

c.Ý nghĩa

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử gì đối với Cách mạng Việt Nam?

Nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám?

Gv kết luận, rút ra bài học

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài sau
	Hs thảo luận nhóm đôi

Đại diện nhóm trình b

Cả lớp nhận xét

Hoạt động nhóm 4

Đại diện các nhóm trình bày

Cả lớp nhận xét

Hs liên hệ

Hs nhắc lại bài học




Ngày soạn: 6/11/2012

Ngày giảng: Thứ 5/8/11/2012
THỂ DỤC

BÀI :22

ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH, TOÀN THÂN

TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ”

I. Mục tiêu:

- Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

          Yêu cầu: Tập đúng và liên hoàn các động tác

- Ôn trò chơi “ Chạy nhanh theo số”.

Yêu cầu: Tham gia chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.

II. Địa điểm và ph​ương tiện:

    - Địa điểm: Sân trư​ờng dọn vệ sinh an toàn nơi tập

    - Phư​ơng tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Nội dung và phư​ơng pháp lên lớp.

	Nội dung
	ĐL
	ph​ương pháp tổ chức

	1 Mở đầu:

      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

      - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành 

vòng tròn.

      - Chơi trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy”.

2.Cơ bản:   

 b. Ôn 5 động tác.                  

      - Vươn thở, tay, chân và vặn mình, toàn thân.

 a. Chơi trò chơi.

                     “ Chạy nhanh theo số”
 3. Kết thúc:

      - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.

      - GV cùng học sinh hệ thống bài

      - GV nhận xét kết quả giờ học.

      - Ôn 5 động tác thể dục vừa học.
	  6.8’

100.150m

1.2’

18.22’

4.5 L

2x8N

2x8N

   6.8’

3.5’


	                    *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

  - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học

    - Cho học sinh KĐ

   - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét.

 -  Chia lớp thành 2 nhóm tập

      *                          * 

      *                          *

      *                    *     *                            *    *                          *                 

      *                          *

      *                          *

 - GV gọi từng tổ lên tập cho HS nhận xét

- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi

 - GV nhận xét kết quả giờ học

  - GV giao bài tập về nhà.




Luyện từ và câu:

T 21: ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

I. Mục đích- yêu cầu
-Nắm được khái niệm đại từ xưng hô

-Nhận biết đại từ xưng hô trong đoạn văn (BT1 mục III); chọn được đại từ xưng hô thích hợp để điền vào ô trống (BT2).

-Hs khá, giỏi nhận xét được thái độ tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi đại từ xưng hô (BT1).

II. Đồ dùng
Bút dạ; Bảng phụ( giấy A4).

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định Hs

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hdẫn phần nhận xét

Câu 1: Tìm từ xưng hô…

Những từ chỉ người nói: Chúng tôi, ta. Những từ chỉ người nghe: chị, các ngươi. Từ chỉ người hay vật mà câu chuyện nhắc tới: Chúng.

Câu 2: Cách xưng hô… thể hiện thái độ …

Cách xưng hô của cơm: tự trọng, lịch sự với người đối thoại. Cách xưng hô của Hơ Bia: kiêu căng, thô lỗ, coi thường người đối thoại.

Câu 3: Tìm những từ em vẫn dùng để xưng hô

Thầy cô: em, con, chúng em, lớp em; Bố mẹ: con, chúng con,…

*Ghi nhớ

c. Hdẫn phần luyện tập

Bài tập 1: Tìm các đại từ xưng hô…

Gv kết luận:Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em: kiêu căng, coi thường rùa.

Rùa xưng là tôi, gọi thỏ là anh: tự trọng, lịch sự với thỏ.

Bài tập 2: Chọn các đại từ xưng hô…

1 – Tôi, 2 – Tôi, 3 – Nó, 4 – Tôi, 5 – Nó, 6 – Chúng ta

Bài tập 3: Gv chấm 5-7 bài, nhận xét chung

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài tiết sau.
	Hs làm nhóm, trình bày

Cả lớp bổ sung

Hs thảo luận nhóm, cá nhân phát biểu

Cả lớp nhận xét 

Hs phát biểu

Hs đọc ghi nhớ. Hs lấy Vd

Hs làm theo cặp

Hs lên bảng làm, cả lớp nhận xét bài

Hs làm theo cặp

Hs trình bày, cả lớp nhận xét

Hs làm bài vào vở

Hs nhắc lại bài học


Toán:

T 54: LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu: - Cộng trừ số thập phân. 

-Tính giá trị biểu thức số,tìm thành phần chưa biết của phép tính.

-Vận dụng tính chất của phép cộng,trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất.

-HS làm được các bài tập:BT1,BT2,BT3.

*HS khá giỏi làm thêm các bài tập 4,5.
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 

II. Đồ dùng
Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Thực hành

Gv hướng dẫn làm bài tập: 1, 2, 3 sgk

Bài 1: Tính

a)822,56     b)416,08         c)11,25

Bài 2:Tìm x

a) x = 10,9  b) x = 10,9

Bài 3: Tính nhanh

a) 12,45 + 6,98 + 7,55  = ( 12,45 + 7,55 ) + 6,98
                                     = 20 + 6,98

                                     = 26,98

 b) 42,37 – 28,73 – 11, 27= 42,37 – ( 28,73 + 11, 27)

                            = 42,37 – 40

                            = 2,37

Gv chấm 7-10 bài, nhận xét chung

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
	2Hs làm bài

Hs làm vào nháp

2Hs lên bảng

Cả lớp sửa bài. 

Hs làm tương tự

Hs làm bài vào vở

Hs nhắc lại bài học



Địa lý

T 11: LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I.Mục tiêu
-Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản nước ta: Lâm nghiệp gồm có các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản; Phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du; Ngành thủy sản gồn các hoạt động đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, phân bố ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng.

-Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản.

-Hs khá, giỏi biết nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc, người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng; Biết các biện pháp bảo vệ rừng.

-Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

II. Đồ dùng
Bản đồ địa lí Tự nhiên Việt Nam; Bản đồ kinh tế  Việt Nam , ảnh sgk..

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hđ 1: Lâm nghiệp

Kể tên các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp? 

Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đâu? Dựa vào bảng số liệu, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta? Vì sao có giai đoạn diện tích rừng giảm, có giai đoạn diện tích rừng tăng?

Gv nhận xét, kết luận

c.Hđ 2: Thủy sản

Em hãy kể tên một số loài thuỷ sản mà em biết? 

Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thuỷ sản? Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở đâu?

Gv kết luận, rút ra bài học

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau
	2Hs trả bài

Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm

Hs trả lời câu hỏi, cả lớp nhận xét

Hs chỉ bản đồ, trình bày, cả lớp nhận xét

Hoạt động nhóm

Hs trình bày kết quả

Cả lớp nhận xét

Hs liên hệ

Hs nhắc lại bài học




Kể chuyện:

T 11 : NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

I. Mục đích- yêu cầu
-Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh và gợi ý (BT1); tưởng tượng và nêu được kết thúc câu chuyện  một cách hợp lí (BT2). Kể nối tiếp được từng đoạn câu chuyện.

-Giáo dục Hs có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. Đồ dùng
Tranh minh họa truyện sgk; Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định Hs

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hdẫn Hs kể chuyện

Gv kể lần 1, kể chậm rải.

Giải nghĩa từ khó

Gv kể lần 2, kết hợp chỉ 4 tranh minh hoạ.

Tranh1: Người đi săn chuẩn bị súng để đi săn.

Tranh 2: Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai.

Tranh 3: Cây trám tức giận.

Tranh 4: Con nai lặng yên trắng muốt.

c.Hdẫn Hs kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

K/c theo cặp

K/c trước lớp

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Kể lại câu chuyện, chuẩn bị bài tiết sau
	Hs quan sát tranh, nghe kể

Hs nghe

Thảo luận cặp
Hs nêu lời thuyết minh cho các tranh

Hs kể theo cặp, tìm ý nghĩa câu chuyện

Hs kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện, cả lớp nhận xét, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện


BD Tiếng Việt  

                                                  LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ.
I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ chỉ ngôi.

- Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ chỉ ngôi.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: Thế nào là đại từ chỉ ngôi? Cho ví dụ?
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1:  

H: Tìm đại từ chỉ ngôi trong đoạn văn sau và cho biết cách dùng đại từ xưng hô trong đoạn văn đối thoại đó cho em biết thái độ của Rùa và Thỏ đối với nhau ra sao?

 “Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ trông thấy mỉa mai bảo Rùa rằng:

- Đồ chậm như sên! Mày mà cũng đòi tập chạy à?

  Rùa đáp:

-  Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?

  Thỏ vểnh tai lên tự đắc :

- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!”

Bài tập 2 :

H: Hãy tìm những đại từ và đại từ xưng hô để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau sao cho đúng :

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy,…. biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng … dõng dạc nhất xóm,… nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, … bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy … đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó … rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo … hỏi dùm tại sao … lại không thả mối dây xích cổ ra để … được tự do đi chơi như ….” 

4.Củng cố dặn dò :

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho bài sau.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Bài giải :

- Các đại từ xưng hô trong đoạn văn là:

      Ta, mày, anh, tôi.

- Thái độ của Thỏ và Rùa đối với nhau trong đoạn văn : Kiêu ngạo, coi thường Rùa

Bài giải :

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy, tôi biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm, nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó tôi rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo tôi hỏi dùm tại sao người ta lại không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi.” 

 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


THỰC HÀNH TOÁN

TIẾT 2

I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Nắm vững cách nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên

- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán có liên quan dến rút về đơn vị.

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image2.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới: 
a)Giới thiệu – Ghi đầu bài.1p

b)Luyện tập 29p
Bài tập1: Đặt tính rồi tính:

a) 6,372 x 16
 b)  0,894 x 75

c) 7,21 x 93
           d)  6,5 x 407   

 Bài tập 2 : Điền dấu

a)  47,5 – 23,8… 57,5 – 23,8


b) 347,9 + 88,72 … 341,9 + 88,72 

c) 35,3 x 16 … 16 x 35,3

Bài tập 3 : Tính  

Bài tập 4 : Cho hs đọc yêu cầu
Gv cho hs tốm tắt và giải
Gv chữa
4.Củng cố dặn dò.5p
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS nêu lại cách nhân 1 số thập phân với một số tự nhiên.
Đáp án :

a) 101,902

b) 67,05

c) 670,53

d) 2645,5

Bài giải :

a)  <
b)  >
c) =       

Bài giải :

a) 674,5
b)  10,33
Hs đọc và  làm bài

Bài giải :

Ô tô đã chuyển được số tấn mía là: 

    3,45 x 5 = 17,25 (tấn)

                 Đáp số :  17,25 tấn.

- HS lắng nghe và thực hiện.


Ngày soạn: 7/11/2012

Ngày giảng: Thứ 6/9/11/2012
Tập làm văn:

T22:TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. Mục đích- yêu cầu
-Biết rút kinh nghiệm bài văn ( bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, dùng từ, cách trình bày, chính tả); nhận biết và sửa được lỗi trong bài.

-Viết lại được một đoạn văn trong bài cho đúng hoặc hay hơn.

-Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. Đồ dùng
Tranh minh họa sgk; Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định Hs

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Nhận xét về kết quả bài làm của Hs 

Hầu hết các em đều xác định được yêu cầu của đề bài, viết bài theo đúng bố cục.

Diễn đạt tốt điển hình …

Chữ viết, cách trình bày đẹp… 

Những thiếu sót, hạn chế: dùng từ, đặt câu còn nhiều bạn hạn chế.

Gv thông báo điểm

c.Hướng dẫn Hs chữa bài 

Gv chỉ các lỗi cần chữa trên bảng phụ

Gọi một số Hs lên bảng chữa lỗi.

Cả lớp nhận xét chữa lại cho đúng.

Gv yêu cầu Hs viết lại một đoạn văn trong bài làm

Gv nhận xét, biểu dương.

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài tiết sau.
	Hs nghe.

Hs rút kinh nghiệm

Hs theo dõi lỗi trên bảng.

Một số hs sửa lỗi.

Hs khác nhận xét.

Hs viết vào vở.

Một số hs đọc trước lớp.

Cả lớp nhận xét.

Hs nhắc lại bài học.


Toán:

T 55: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

I.Mục tiêu: Biết nhân một số thập với một số tự nhiên.

-Biết giải bài toán có phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

-HS làm được BT1,BT3.HS khá giỏi làm thêm được BT2.

- Giáo dục học sinh tính toán cẩn thận, tính toán chính xác.

II. Đồ dùng
Bộ dạy học toán 5; Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Hình thành quy tắc nhân một số thập phân

với một số tự nhiên

Ví dụ 1:     1,2 x 3 = ? (m)

       Đổi: 1,2 m  = 12 dm

   Ta có:  12 x 3 = 36 dm

               36 dm = 3,6 m

Tương tự ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?

c.Thực hành

Gv hướng dẫn làm bài tập: 1, 3 sgk

Bài 1:Tính

a.17,5  ;      b.20,9

c.2,048 ;     d.102

Bài 3: Tóm tắt, giải

Trong 4 giờ ôtô đi được quãng đường là:

                   42,6 x 4 = 170,4 ( km )
Gv chấm 7-10 bài, nhận xét chung.

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
	2Hs làm bài

HS đặt tính, tính:          1,2

                                    [image: image3.wmf]´
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                                     3,6 (m)

Hs rút ra nhân xét, nêu quy tắc.

Hs lên bảng làm

Cả lớp nhận xét, sửa bài

Hs làm vào vở

HS nhắc lại bài học.


Khoa học

T22:TRE, MÂY, SONG

I.Mục tiêu
-Kể được tên một số đồ dùng làm từ mây, tre, song. Nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song.

- Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song và cách bảo quản chúng.

-Tùy theo điều kiện địa phương mà Gv có thể không cần dạy một số vật liệu ít gặp, chưa thực sự thiết thực với Hs.

-Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh.

II. Đồ dùng
Chuẩn bị phiếu như sgk; hình ảnh trong sgk

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hđ 1: Làm việc với sgk

Bước 1:Tổ chức hướng dẫn làm việc

Bước 2:Hs làm việc nhóm

Bước 3: Trình bày

Gv kết luận

Hđ 2: Quan sát và thảo luận

Bước 1:Gv giao việc

Bước 2:Hs thảo luận nhóm

Bước 3:Trình bày

Gv kết luận

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài tiết sau.
	2 Hs trả bài

Hs quan sát hình sgk

Hs làm theo nhóm

Hs trình bày, cả lớp nhận xét

Hs quan sát hình sgk

Hs thảo luận nhóm

Đại diện nhóm trình bày

Cả lớp nhận xét, bỗ sung

Hs liên hệ

Hs đọc lại mục bạn cần biết




Sinh hoạt tập thể.

Kiểm điểm tuần 11.

I/ Mục tiêu.

1/ Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua.

2/ Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới.

3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trường lớp.

II/ Chuẩn bị.

                - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt.

                - Học sinh: ý kiến phát biểu.

III/ Tiến trình sinh hoạt.

1/ Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua.

a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ.

· Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm.

· Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp.

· Báo cáo giáo viên về kết quả đạt được trong tuần qua.

· Đánh giá xếp loại các tổ. 

· Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp .

· Về học tập:

· Về đạo đức:

· Về duy trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giữa giờ:

· Về các hoạt động khác chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng 20/11
· Tuyên dương, khen thưởng. Diệu, Minh, P Tâm
· Phê bình: Thăng, D Dũng, .

2/ Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới.

· Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được.

· Khắc phục khó khăn, duy trì tốt nề nếp lớp.

3/ Củng cố - dặn dò.

· Nhận xét chung.

· Chuẩn bị cho tuần sau.

Tập làm văn:

LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I. Mục đích- yêu cầu
-Viết được một lá đơn (kiến nghị) đúng thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu được lí do kiến nghị , thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết. GT: Chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương

- Giáo dục có ý thức dùng lời lẽ phù hợp trong đơn.

* KNS: -Ra quyết định (làm đơn kiến nghị ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường).

-Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng

II. Đồ dùng
Bảng phụ; Mẫu đơn.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Bài cũ

2.Dạy bài mới

a.Giới thiệu bài.

b.Hdẫn Hs làm bài tập

Gv cùng cả lớp trao đổi về một số nội dung cần lưu ý trong đơn:

Đầu tiên ghi gì trên lá đơn?

Tên của đơn là gì?

Nơi nhận đơn viết như thế nào?

Nội dung đơn bao gồm những mục nào?

Nơi em ở,  một số hộ đem rác đổ ra ngoài đường, gây hôi thối và mất mĩ quang.Em hãy viết đơn lên Uỷ ban xã đề nghị ngăn chặn việc làm trên nhằm làm đẹp cảnh quang làng xóm.
Gv nhắc Hs: Người đứng tên là bác tổ trưởng dân phố (đề 1) ; bác tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn (đề 2).

Trình bày lý do viết đơn sao cho gọn, rõ, có sức thuyết phục để các cấp thấy rõ tác động nguy hiểm của tình hình đã nêu, tìm ngay biện pháp khắc phục hoặc ngăn chặn

Gv kết luận

3.Củng cố, dặn dò

Gv nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài  tuần sau
	2 Hs trả bài.

Hs đọc đề bài

Quốc hiệu, tiêu ngữ.

 Đơn kiến nghị.

Kính gửi: UBND xã Phú Thuận…

Nội dung đơn bao gồm:

Giới thiệu bản thân.

Trình bày tình hình thực tế.

Nêu những tác động xấu đã xảy ra hoặc có thể xảy ra.

Kiến nghị cách giải quyết.

Lời cảm ơn.

Hs nêu.

Hs viết vào vở.

H đọc.

Hs nhắc lại bài học 




TH TV

Thực hành tiết 2

I. Mục tiêu:

- Củng cố, mở rộng cho HS những kiến thức đã học về chủ đề : Giữ lấy màu xanh.

- HS vận dụng những kiến thức đã học để xác định bài văn tả cảnh, viết bài văn tả cảnh theo dàn ý.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.

II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 5p
2 hs đọc bài đọc tiết 1
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

HĐ 1: 10pCho hs đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Gv gợi hs dùng các từ thích hợp để điền vào chỗ chấm

- HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

HĐ 2:22p Cho hs đọc yêu cầu
GV hướng dẫn hs làm
-Gv chấm nhận xét một số bài
4. Củng cố, dặn dò: 3p
- Giáo viên hệ thống bài. 

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
	- HS đọc

Điền từ ngữ thích hợp ( trong ngoặc đon) vào chỗ trốngđể hoàn chỉnh đoạn văn sau
-HS đọc bài

Kq: lô xô, lúp xúp, đầy , xanh thắm, rộng , vàng óng
Kq: a) 3; b) 3; c) 1; d) 3;

-Dựa vào dàn ý tuần 9  em hãy viết một đoạn văn tả cảnh  bình minh ( hoặc hoàng hôn

+ Tả cảnh một chự nổi ở vùng sông nước Nam Bộ (hoặc một chợ ỏ miền quê)

-Hs làm bài

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


Ngµy…….th¸ng….n¨m 2012 
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